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Tình hình vệ sinh tại huyện Yên Khánh, 
Kim Sơn tỉnh Ninh Bình năm 2016

Lê Trần Anh, Đỗ Ngọc Ánh, Phạm Văn Minh

Tình hình vệ sinh môi trường có ảnh hưởng rất lớn đến lưu hành bệnh tật, đặc biệt là các bệnh do các 
tác nhân sinh vật như vi khuẩn, vi rút, ký sinh trùng… gây ra. Nghiên cứu phát hiện những hạn chế về 
điều kiện vệ sinh góp phần đề ra những giải pháp phù hợp là rất cần thiết. Phương pháp: điều tra 211 
chủ hộ tại xã Kim Đông, Kim Tân (huyện Kim Sơn), xã Khánh Thủy, Khánh Thành (huyện Yên Khánh, 
tỉnh Ninh Bình) năm 2016. Kết quả: các loại nguồn nước chính là nước giếng khoan (77,25%), nước 
mưa (62,09%). Tỷ lệ dùng nước máy thấp (36,02%); tỷ lệ dùng nước máy ở huyện Kim Sơn (27,18%) 
thấp hơn so với huyện Yên Khánh (44,44%). 80,57% nhà có hố xí tự hoại, 9% có hố xí 2 ngăn. Vẫn còn 
10,43% nhà có hố xí chưa hợp vệ sinh; tỷ lệ này ở huyện Kim Sơn cao hơn huyện Yên Khánh. 59,24% 
hộ có ao nuôi cá. Tỷ lệ hộ có ao nuôi cá ở Yên Khánh cao hơn ở Kim Sơn. Vẫn còn một số hộ sử dụng 
phân người (1,9%) hoặc phân động vật (9%) nuôi cá. 70,14% hộ nuôi chó, 61,61% hộ nuôi mèo, 
43,60% hộ nuôi lợn. Tỷ lệ chó, mèo có chỗ vệ sinh riêng rất thấp (6,16 và 1,9%). 41,23% hộ sử dụng 
thớt riêng trong chế biến thức ăn sống và thức ăn chín. Kết luận và kiến nghị: cần tăng cường đầu tư 
nguồn nước và hố xí hợp vệ sinh hơn nữa, đặc biệt tại huyện Kim Sơn. Cần tăng cường truyền thông về 
một số hành vi phòng bệnh như không dùng phân người, động vật nuôi cá; quản lý phân động vật hay 
dùng thớt riêng trong chế biến thức ăn. 

Từ khóa: vệ sinh, nước, nhà tiêu. 

A survey of sanitation situation in Yen Khanh 
and Kim Son districts, Ninh Binh province 

in 2016

Le Tran Anh, Do Ngoc Anh, Pham Van Minh

Background: Good sanitation is important for the control of many diseases, especially those caused by 
biological agents such as bacteria, viruses, parasites, etc. Studies to document problems with sanitation 
and to suggest appropriate solutions are essential. Methods: A total of 211 heads of households in 
Kim Dong, Kim Tan (Kim Son district), Khanh Thuy, Khanh Thanh (Yen Khanh district, Ninh Binh 
province) were interviewed in 2016. Results: The main sources of water were from wells (77.25%) and 
rainy storage (62.09%). The overall rate of running water usage was low (36.02%) and this rate in Kim 
Son district (27.18%) was lower than that in Yen Khanh district (44.44%). Most households (80.57%) 
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had a flush toilet with 9% having toilets with two separate compartments. 10.43% of households had 
unsanitary latrines with a higher rate of unsanitary latrines in Kim Son district compared to Yen 
Khanh district. 59.24% of households had fishponds with a greater number of fish ponds in Yen Khanh 
than that in Kim Son. There were still households using human (1.9%) or animal feces (9%) to feed 
fish. Raising domestic animals was common with 70.14% households having dogs, 61.61% having 
cats and 43.60% having pigs. The percentages of dogs and cats had private sanitation were very low 
(6.16% and 1.9%, respectively). Only 41.23% of households used separate cutting boards for food 
preparation. Conclusions and Recommendations: Investment in water sources and sanitary latrines 
is needed, especially in Kim Son district. Media should be strengthened on some preventive behaviors 
such as no human or animal feces in fish feeding; the management of night soil or using separate 
cutting boards for food preparation should be paid more attention.
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1. Đặt vấn đề

Vệ sinh môi trường bao gồm hai yếu tố, “phần 
cứng” như nhà vệ sinh, hệ thống cung cấp và thoát 
nước…, và “phần mềm” bao gồm các các hành vi 
vệ sinh của con người [17]. Tình hình vệ sinh có 
ảnh hưởng rất lớn đến lưu hành bệnh tật, đặc biệt là 
các bệnh do các tác nhân sinh vật như vi khuẩn, vi 
rút, ký sinh trùng… gây ra. Tại Việt Nam cũng đã có 
nhiều nghiên cứu cho thấy sự liên quan của các bệnh 
lý như tiêu chảy cấp với tình trạng sử dụng nước sạch 
[1], sử dụng hố xí chưa hợp vệ sinh với tình trạng 
nhiễm giun [5], nhiễm sán lá gan nhỏ ở chó mèo thả 
rông [9]… Trong những năm qua, cùng với sự đầu tư 
của nhà nước, sự cố gắng của người dân tình hình vệ 
sinh tại các vùng đã được cải thiện đáng kể. Mặc dù 
vậy ở từng vùng khác nhau vẫn còn những tồn tại 
cần khắc phục để nâng cao điều kiện vệ sinh, bảo 
vệ sức khỏe người dân. Ninh Bình là tỉnh đồng bằng 
Bắc bộ, có huyện Kim Sơn giáp biển, có 6 xã vùng 
bãi ngang còn rất nhiều khó khăn về kinh tế, xã hội 
tuy nhiên tại đây còn ít các nghiên cứu về điều kiện 
vệ sinh môi trường. Chúng tôi tiến hành nghiên cứu 
này nhằm mô tả thực trạng điều kiện vệ sinh môi 
trường để đề ra những khuyến nghị phù hợp nâng 

cao điều kiện vệ sinh tại địa phương, nâng cao hiệu 
quả phòng chống bệnh tật cho cộng đồng.  

2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
 
Đối tượng nghiên cứu: chủ hộ, sống ít nhất 12 

tháng tại địa điểm nghiên cứu.

Thiết kế nghiên cứu: mô tả cắt ngang.

Cỡ mẫu: theo công thức tính cỡ mẫu cho một tỷ lệ 

với n là cỡ mẫu tối thiểu, p là tỷ lệ ước tính, : khoảng 
sai lệch mong muốn, : mức ý nghĩa thống kê, Z2

: giá 
trị thu được từ bảng Z với giá trị ) [10]. 

Chúng tôi lựa chọn chỉ số sử dụng nhà tiêu không 
hợp vệ sinh để tính toán. Theo nghiên cứu được công 
bố gần đây tại địa điểm nghiên cứu tỷ lệ không có 
nhà tiêu hay nhà tiêu không hợp vệ sinh là 38% [3]. 
Chọn  = 0,05;   = 0,05; Z2

(1 - = 1,96 tính được n= 
195. Chúng tôi dự kiến điều tra mỗi huyện 100 chủ 
hộ, thực tế điều tra 211 chủ hộ tại hai huyện. 
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Cách chọn đối tượng: chọn mẫu ngẫu nhiên đơn 
theo danh sách hộ gia đình tại từng xã.

Phương pháp điều tra: phỏng vấn bằng bảng hỏi 
về tình hình vệ sinh môi trường, biện pháp phòng 
bệnh kết hợp quan sát bằng bảng kiểm tại thực địa. 

Địa điểm nghiên cứu: xã Kim Tân, Kim Đông 
huyện Kim Sơn; xã Khánh Thủy, Khánh Thành 
huyện Yên Khánh.

Thời gian nghiên cứu: tháng 3 – 10/2016.

Xử lý số liệu: thống kê y sinh học, sử dụng phần 
mềm SPSS 16.0.

Đạo đức nghiên cứu: tuân thủ các khía cạnh về 
đạo đức nghiên cứu. 

3. Kết quả nghiên cứu

Bảng 1. Đặc điểm đối tượng nghiên cứu

Đặc điểm Huyện n Giá trị trung bình, tỷ lệ %

Tuổi trung bình Kim Sơn 103 48,45 ± 10,36

Yên Khánh 108 50,14 ± 10,38

Tổng 211 49,32 ± 10,38

Nam giới Kim Sơn 72 69,9%

Yên Khánh 94 87,0%

Tổng 166 78,7%

Chúng tôi đã phỏng vấn 211 chủ hộ, tuổi trung 
bình 49,32; nam giới chiếm 78,7%. Đối tượng nghiên 
cứu hầu hết là nông dân, trình độ học vấn vừa phải, 
chỉ học phổ thông.

Bảng 2. Tỷ lệ dùng các loại nhà tiêu khác nhau ở địa 
điểm nghiên cứu

Huyện

Loại nhà tiêu

Kim Sơn (1) 
(n=103)

Yên Khánh (2) 
(n=108)

Tổng 
(n = 211)

p1-2
Số 

lượng
Tỷ lệ 
(%)

Số 
lượng

Tỷ lệ 
(%)

Số 
lượng

Tỷ lệ 
(%)

1 ngăn, không 
hợp vệ sinh

17 16,50 5 4,63 22 10,43 < 0,01

2 ngăn 11 10,6 8 8 7,41 19 9,00

Tự hoại 75 72,82 95 87,96 170 80,57

Vẫn còn 10,43% hộ gia đình có nhà tiêu chưa 
hợp vệ sinh (hố xí một ngăn cầu, thùng); tỷ lệ này ở 
huyện Kim Sơn cao hơn huyện Yên Khánh.

Bảng 3. Các nguồn nước được sử dụng tại địa điểm 
nghiên cứu

Huyện

Nguồn nước

Kim Sơn (1) 
(n=103)

Yên Khánh (2) 
(n=108)

Tổng 
(n = 211)

p1-2
Số 

lượng
Tỷ lệ 
(%)

Số 
lượng

Tỷ lệ 
(%)

Số 
lượng

Tỷ lệ 
(%)

Giếng khoan 74 71,84 89 82,41 163 77,25 > 0,05

Nước mưa 69 66,99 62 57,41 131 62,09 > 0,05

Nước máy 28 27,18 48 44,44 76 36,02 <0,05

Giếng khơi 2 1,94 6 5,56 8 3,79

Nước ao 0 0,00 5 4,63 5 2,37

Nước sông 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Các loại nguồn nước chính là nước giếng khoan, 
nước mưa, nước máy. Tỷ lệ dùng nước máy ở huyện 
Kim Sơn (27,18%) thấp hơn so với huyện Yên 
Khánh (44,44%).

Bảng 4. Tỷ lệ nhà có ao nuôi cá và sử dụng phân nuôi 
cá

Huyện

Ao nuôi cá

Kim Sơn (1) 
(n=103)

Yên Khánh 
(2) (n=108)

Tổng (n = 211)

p1-2
Số 

lượng
Tỷ lệ 
(%)

Số 
lượng

Tỷ lệ 
(%)

Số 
lượng

Tỷ lệ 
(%)

Có ao 48 46,6 77 71,3 125 59,24 < 0,01

Sử dụng phân 
người nuôi cá 2 1,94 2 1,85 4 1,90

Phân động vật 
nuôi cá 7 6,80 12 11,11 19 9,00

Có 59,24% hộ có ao nuôi cá. Tỷ lệ hộ có ao nuôi 
cá ở Yên Khánh cao hơn ở Kim Sơn. Vẫn còn một số 
hộ sử dụng phân người (1,9%) hoặc phân động vật 
(9%) nuôi cá. 

Bảng 5. Tình hình nuôi động vật tại địa điểm nghiên cứu

Huyện

Chỉ số

Kim Sơn (1) 
(n=103)

Yên Khánh 
(2) (n=108)

Tổng 
(n = 211)

p1-2
Tỷ lệ 
(%)

Số 
lượng

Tỷ lệ 
(%)

Số 
lượng

Tỷ lệ 
(%)

Số 
lượng

Nuôi 
động vật

Chó 69 66,99 79 73,15 148 70,14 >0,05

Mèo 57 55,34 73 67,59 130 61,61 >0,05

Lợn 40 38,83 52 48,15 92 43,60 >0,05

Động vật có 
chỗ vệ sinh 
riêng

Chó 5 4,85 8 7,41 13 6,16 >0,05

Mèo 2 1,94 2 1,85 4 1,90 >0,05
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Tỷ lệ nuôi các loại động vật khá cao, tỷ lệ chó, 
mèo có chỗ vệ sinh riêng rất thấp. 

Bảng 6. Tỷ lệ nhà có sử dụng thớt riêng 
chế biến thức ăn sống và thức ăn chín

Huyện

Thớt riêng

Kim Sơn (1) 
(n=103)

Yên Khánh (2) 
(n=108)

Tổng (n = 211)

p1-2
Số 

lượng
Tỷ lệ 
(%)

Số 
lượng

Tỷ lệ 
(%)

Số 
lượng

Tỷ lệ 
(%)

Có 40 38,83 47 43,52 87 41,23 > 0,05

Không 63 61,17 61 56,48 124 58,77

Có 41,23% hộ sử dụng thớt riêng trong chế biến 
thức ăn; tỷ lệ này khác biệt chưa có ý nghĩa giữa 
huyện Yên Khánh và Kim Sơn.  

4. Bàn luận

Chúng tôi lựa chọn hai huyện nghiên cứu là Kim 
Sơn và Yên Khánh. Huyện Kim Sơn là huyện giáp 
biển, có 6 xã (trong đó có xã Kim Tân, Kim Đông) 
thuộc vùng bãi ngang, điều kiện kinh tế xã hội còn 
gặp nhiều khó khăn. Huyện Yên Khánh là huyện 
đồng bằng, giáp thành phố Ninh Bình, điều kiện hạ 
tầng cơ sở có nhiều thuận lợi hơn so với huyện Kim 
Sơn. Chúng tôi đã phỏng vấn 211 chủ hộ, hầu hết là 
nam giới, có 21,3% đối tượng là nữ giới do chủ hộ là 
nam giới đi vắng hoặc chủ hộ là nữ giới.

Tình hình sử dụng nhà vệ sinh: vẫn còn 10,43% 
hộ gia đình có  nhà tiêu chưa hợp vệ sinh; tỷ lệ này 
ở huyện Kim Sơn (16,50%) cao hơn huyện Yên 
Khánh (4,63%). Kết quả này cho thấy có nhiều tiến 
bộ trong sử dụng nhà tiêu so với điều tra năm 2001 
– 2002 của Hà Duy Ngọ tại Kim Sơn (tỷ lệ có nhà 
tiêu không hợp vệ sinh 51%) [7] hay kết quả chương 
trình mục tiêu quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi 
trường nông thôn năm 2004 (có 45% hộ gia đình 
có nhà tiêu hợp vệ sinh) [1]. Sử dụng nhà tiêu hợp 
vệ sinh là một trong những yếu tố quan trọng ảnh 
hưởng đến nhiều bệnh lý đường ruột. Nghiên cứu 
tại Nga Sơn, Thanh Hóa thấy có mối liên quan giữa 
kiến thức, thái độ, thực hành sử dụng nhà tiêu hợp vệ 
sinh với tình trạng nhiễm sán lá gan nhỏ, nhóm có 
kiến thức, thái độ, thực hành sử dụng nhà tiêu hợp vệ 
sinh đạt yêu cầu có tỷ lệ nhiễm sán lá gan nhỏ thấp 
hơn nhóm không đạt yêu cầu [6]. Nguyễn Võ Hinh 
và cộng sự (2005) cho rằng sử dụng nhà tiêu chưa 
bảo đảm liên quan tới tình trạng nhiễm giun cao tại 
huyện A Lưới, Thừa Thiên – Huế [5]. Mặc dù đã có 

nhiều tiến bộ trong cải thiện điều kiện vệ sinh môi 
trường tuy nhiên huyện Kim Sơn còn gặp khó khăn 
hơn so với huyện Yên Khánh cả về nước sạch và nhà 
tiêu hợp vệ sinh.

Kết quả nghiên cứu cho thấy các loại nguồn nước 
chính là nước giếng khoan, nước mưa, nước máy. 
Mặc dù vậy thì tỷ lệ dùng nước máy ở 2 huyện còn 
thấp (36,02%). Đáng chú ý là tỷ lệ dùng nước máy 
ở huyện Kim Sơn (27,18%) thấp hơn so với huyện 
Yên Khánh (38,02%). Tỷ lệ dùng nước giếng khoan 
cao (77,25%) có thể do hạn chế về nguồn nước máy 
nên nhân dân phải tự khoan giếng nhiều. Việc khoan 
giếng lấy nước ngầm có thể gây hiện tượng ô nhiễm 
xuyên tầng, làm giảm chất lượng nước ngầm rất có 
giá trị ở tầng sâu nếu thực hiện không đúng qui trình 
kỹ thuật, không chèn lấp khi sử dụng [2]. Nghiên 
cứu của Đào Ngọc Phong và cộng sự (2004) thấy 
mối liên quan giữa tiêu chảy cấp của trẻ em tại cộng 
đồng với tình trạng sử dụng nước sạch của bà mẹ [8].

Tỷ lệ hộ có ao nuôi cá khá cao (59,24%). Tỷ lệ 
hộ có ao nuôi cá ở Yên Khánh cao hơn ở Kim Sơn. 
Vẫn còn một số hộ sử dụng phân người (1,9%) hoặc 
phân động vật (9%) nuôi cá. Kết quả của chúng tôi 
phù hợp với nghiên cứu của Trần Đáng và cộng sự 
(2006) tại Tân Thành, Kim Sơn thấy hệ thống sông 
ngòi và ao hồ nhiều, trung bình mỗi gia đình có 1 ao 
thả cá [4]. Theo một số nghiên cứu nhà có ao nuôi cá 
cũng được coi là yếu tố nguy cơ với nhiễm sán truyền 
qua cá (sán lá gan nhỏ, sán lá ruột nhỏ…). Nghiên 
cứu tại Đài Loan thấy ở những người có ao cá có 
nguy cơ nhiễm sán lá gan nhỏ cao hơn so với người 
không có ao cá (OR: 1,93, p = 0,128) [16]. Mặc dù 
không còn tình trạng làm nhà tiêu trực tiếp trên ao 
nhưng vẫn còn một số hộ sử dụng phân người, động 
vật cho cá ăn; hành vi được coi là một trong những 
yếu tố nguy cơ chính của nhiễm sán truyền qua cá, 
một thực tế rất phổ biến ở châu Á [13]. 

Có 70,14% hộ nuôi chó, 61,61% hộ nuôi mèo, 
43,60% hộ nuôi lợn. Hầu hết chó, mèo đều đi vệ sinh 
tự do, tỷ lệ chó, mèo có chỗ vệ sinh riêng rất thấp 
(6,16 và 1,9%) chứng tỏ người dân vẫn nuôi động vật 
theo thói quen từ xưa. Các loại động vật này có thể 
đóng vai trò vật dự trữ mầm bệnh của người (sán lá 
gan nhỏ, sán lá ruột…) hay là vật chủ của một số loại 
bệnh có thể lây sang người (giun đũa chó, mèo; trùng 
lông đại tràng ở lợn…) [17]. Một số nghiên cứu thấy 
Clonorchis sinensis đã được phát hiện ở mèo (100%), 
chó (100%), lợn (25%) [11]. Phương thức chăn nuôi 
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chó, mèo ảnh hưởng lớn đến tỷ lệ nhiễm sán ở chó, 
mèo. Nghiên cứu của Trần Văn Quyên thấy tỷ lệ 
nhiễm sán ở chó mèo thường xuyên nhốt là 5,26%; 
trong khi đó ở chó mèo thường xuyên thả là 13,62% 
[9]. Tỷ lệ nhiễm C.sinensis cao ở mèo (70%), chó  
(50%) và lợn (27%) tương ứng với tỷ lệ nhiễm cao ở 
người (31,6%) ở Nam Trung Quốc [15] do đó kiểm 
soát nhiễm sán ở động vật cũng đóng vai trò trong 
phòng chống nhiễm sán ở người [12]. Theo Santarem 
VA và cộng sự (2011) người dân ở khu vực nhiệt đới 
thường có thói quen thả rông chó, mèo do đó chó mèo 
nhiễm giun đũa Toxocara spp. có thể gây ô nhiễm 
một vùng rộng lớn, dễ lây nhiễm sang người [19].

Có 41,23% hộ sử dụng thớt riêng trong chế biến 
thức ăn; tỷ lệ này khác biệt chưa có ý nghĩa giữa 
huyện Yên Khánh và Kim Sơn. Sử dụng thớt riêng 
trong chế biến thức ăn sống và chín có tác dụng bảo 
vệ chống lại một số bệnh như các loài sán lá truyền 
qua cá [14], [18]. Tình trạng thiếu vệ sinh trong nhà 
bếp của nhà hàng dễ dàng dẫn đến thớt và đồ dùng 
nhiễm nang ấu trùng sán sau đó có thể làm ô nhiễm 
thực phẩm khác [13]. 

5. Kết luận

Qua điều tra 211 chủ hộ tại bốn xã thuộc hai 
huyện Kim Sơn và Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình về 
điều kiện vệ sinh phòng bệnh chúng tôi rút ra một 

số kết luận sau: 

- Các loại nguồn nước chính là nước giếng khoan 
(77,25%), nước mưa (62,09%). Tỷ lệ dùng nước máy 
ở huyện Kim Sơn (27,18%) thấp hơn so với huyện 
Yên Khánh (44,44%).

- Vẫn còn 10,43% nhà có nhà tiêu chưa hợp vệ 
sinh; tỷ lệ này ở huyện Kim Sơn cao hơn huyện Yên 
Khánh.

- 59,24% hộ có ao nuôi cá. Một số hộ sử dụng 
phân người (1,9%) hoặc phân động vật (9%) nuôi cá. 

- Tỷ lệ hộ nuôi chó (70,14%),  mèo (61,61%) cao 
nhưng tỷ lệ chó, mèo có chỗ vệ sinh riêng rất thấp 
(6,16 và 1,9%)

- Có 41,23% hộ sử dụng thớt riêng trong chế 
biến thức ăn sống và chín.  

6. Kiến nghị

Cần tăng cường đầu tư nguồn nước và hố xí hợp 
vệ sinh hơn nữa, đặc biệt tại huyện Kim Sơn. Cần 
tăng cường truyền thông về một số hành vi phòng 
bệnh như không dùng phân người, động vật nuôi cá; 
quản lý phân động vật hay dùng thớt riêng trong chế 
biến thức ăn. 
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